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Kiểm tra, thi, viết luận văn và công nhận tốt nghiệp

Hệ đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng,
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(Ban hành kèm theo Quyết định số 1774/QĐ-HVCTQG ngày  12 tháng 7 năm 2007)

Chương I
 quy định chung


điều 1: Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1. Quy chế này quy định về việc kiểm tra, thi bao gồm kiểm tra 15 phút, 1 tiết, thi học phần và thi tốt nghiệp; viết luận văn tốt nghiệp; công nhận tốt nghiệp; điều kiện miễn học, miễn thi; công tác chuẩn bị cho việc kiểm tra, thi, tổ chức thi, chấm thi, bảo vệ luận văn tốt nghiệp, khiếu nại và giải quyết khiếu nại về điểm thi, xử lý vi phạm quy chế thi.

2. Quy chế này áp dụng đối với các lớp thuộc hệ đào tạo cán bộ lãnh              đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị – xã hội tại hệ thống Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.


Điều 2: Nguyên tắc chung
1. Đầu khóa học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo cho học viên mục tiêu, chương trình, kế hoạch học tập toàn khóa, quy chế kiểm tra, thi, viết luận văn và điều kiện công nhận tốt nghiệp.

2. Đầu năm học, Học viện thông báo cho học viên những học phần sẽ học, sẽ thi và hình thức thi của từng học phần trong năm học đó.

Điều 3: Giải thích từ ngữ

          1. Học trình (HT): là đơn vị đo lường được dùng để tính khối lượng học tập của học viên; một đơn vị học trình (ĐVHT) được quy định bằng 15 tiết học lý thuyết.

 2. Học phần (HP): là khối lượng kiến thức tương đối trọn vẹn; là đơn vị đo lường dùng để xác định thời lượng chương trình đào tạo của khóa học hoặc môn học; một học phần có từ 2 đơn vị học trình trở lên.

           3. Khóa học được tổ chức theo năm học; mỗi năm học có 2 học kỳ, mỗi buổi lên lớp 5 tiết học, 1 tiết học 45 phút.


 4. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dưới đây được gọi tắt là Học viện. Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dưới đây được gọi tắt là Giám đốc Học viện.

           5. Vụ Quản lý đào tạo, Ban Quản lý đào tạo (QLĐT) dưới đây được gọi chung là đơn vị quản lý đào tạo.

6. Viện, Khoa, Bộ môn trực thuộc dưới đây được gọi chung là đơn vị giảng dạy (ĐVGD).

7. Chủ nhiệm lớp (CNL): do Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc) quyết định, là người giúp trưởng đơn vị Quản lý đào tạo trong việc quản lý, điều hành, thực hiện kế hoạch học tập, rèn luyện của học viên và công tác học viên.
Chương II

    Kiểm tra,Thi, viết luận văn

Mục 1

    Kiểm tra, thi học phần, thi tốt nghiệp


Điều 4: Kiểm tra

Kiểm tra 15 phút hoặc 1 tiết được tiến hành trong quá trình học tập từng học phần. Mỗi học phần kiểm tra 15 phút và kiểm tra 1 tiết ít nhất một lần. Điểm kiểm tra cùng với việc thực hiện các yêu cầu khác về chuyên môn là điều kiện để tham gia thi hết học phần.

Điều 5: Điều kiện dự thi
1. Học viên có đủ các điều kiện sau đây được dự thi HP:

1.1. Tham dự ít nhất 80% số tiết lên lớp quy định cho mỗi học phần; học viên vắng mặt từ 20% số tiết lên lớp trở lên, quy định cho mỗi học phần thì phải học bù; nếu vắng mặt quá 50% số tiết quy định cho mỗi học phần thì phải học lại toàn bộ học phần đó. Kinh phí cho việc tổ chức học bù và học lại do học viên tự chi trả.

1.2. Thực hiện đầy đủ và đạt yêu cầu trở lên các nhiệm vụ do ĐVGD giao (chuẩn bị đề cương thảo luận; tham gia các cuộc nghiên cứu, khảo sát thực tế, viết thu hoạch đầy đủ; làm các bài tập thực hành theo yêu cầu; v.v...).

2. Học viên có đủ các điều kiện sau đây được dự thi tốt nghiệp:

2.1. Hoàn thành đầy đủ chương trình học tập theo quy định và có kết quả thi các học phần đạt điểm 5,0 trở lên;

2.2. Trong quá trình học tập không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc nếu bị kỷ luật thì phải có quyết định xoá kỷ luật của cơ quan đã ra quyết định kỷ luật.
Điều 6: Hình thức thi

1. Đối với thi học phần, áp dụng mét trong ba hình thức: thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm. ĐVGD và đơn vị QLĐT đề xuất, Giám đốc Học viện (Giám đốc Học viện trực thuộc) quyết định hình thức thi học phần. Số học phần áp dụng hình thức thi vấn đáp không quá 50% tổng số môn thi. Không áp dụng hình thức thi vấn đáp đối với các lớp tại chức.

2. Đối với thi tốt nghiệp, áp dụng hình thức thi viết hay vấn đáp do Giám đốc Học viện quyết định.

Điều 7: Môn thi, thời gian ôn thi tốt nghiệp

1. Môn thi: Các lớp cao cấp lý luận chính trị và đại học chính trị đều thi tốt nghiệp 02 môn, trong đó 01 môn lý luận cơ bản, 01 môn cơ sở và nghiệp vụ công tác lãnh đạo, quản lý; các lớp đại học chính trị chuyên ngành thi tốt nghiệp 03 môn, trong đó 01 môn lý luận cơ bản, 01 môn cơ sở và nghiệp vụ công tác lãnh đạo, quản lý, 01 môn chuyên ngành. Cụ thể:

 1.1. Hệ cao cấp lý luận chính trị:

a) Môn lý luận cơ bản thi 01 trong 04 môn: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị học Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh;

b) Môn cơ sở và nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý thi 01 trong 04 môn do Giám đốc Học viện quyết định cụ thể cho từng khóa. 

1.2. Hệ đại học chính trị:

a) Môn lý luận cơ bản thi 01 trong 04 môn: Triết học Mác - Lênin, Kinh tế chính trị học Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh;

b) Môn cơ sở và nghiệp vụ công tác lãnh đạo, quản lý thi 01 trong 06 môn do Giám đốc Học viện quyết định cụ thể cho từng khóa.

1.3. Hệ đại học chính trị chuyên ngành:

a) Môn lý luận cơ bản thi 01 trong 04 môn: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị học Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh;

b) Môn cơ sở và nghiệp vụ công tác lãnh đạo, quản lý do Giám đốc Học viện quyết định, tuỳ từng chuyên ngành.

c) Môn chuyên ngành do Giám đốc quyết định, tuỳ từng chuyên ngành.

2. Thời gian ôn thi tốt nghiệp: Hai tháng trước khi kết thúc môn học cuối cùng của khóa học, các ĐVGD có môn thi tốt nghiệp chuyển nội dung ôn thi tốt nghiệp về đơn vị QLĐT. Đơn vị QLĐT có trách nhiệm thông báo nội dung ôn thi cho học viên biết để thực hiện.

3. Tổ chức ôn thi tốt nghiệp: Học viên được đơn vị QLĐT phổ biến môn thi, nội dung ôn thi và hướng dẫn viết luận văn tốt nghiệp. Đối với các lớp tập trung, học viên ôn thi tốt nghiệp tại Học viện (Học viện trực thuộc). Không tổ chức hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp cho học viên theo từng môn.

Điều 8: Quy trình ra đề và chọn đề thi 

1. Đối với thi học phần:

1.1. Trưởng ĐVGD hoặc người được ủy quyền ra đề thi học phần (HP) và chịu trách nhiệm về tính khoa học, chính xác của đề thi. Nội dung đề thi phải mang tính khái quát và tổng hợp về kiến thức môn học cả lý luận và thực tiễn, bao gồm cả nội dung giảng và nội dung tự học. Đối với hình thức thi viết, khuyến khích ra đề tổng hợp để học viên có thể sử dụng giáo trình và các tài liệu đã được xuất bản khi làm bài. Các đề thi cần ghi rõ điều kiện có được hoặc không được sử dụng tài liệu khi làm bài. Số lượng đề thi của mỗi HP tỷ lệ thuận với số ĐVHT trong HP. Mỗi đơn vị học trình có 02 đề thi khác nhau (cho thi viết và thi trắc nghiệm) và 3 đề thi khác nhau (cho thi vấn đáp).

1.2. Mỗi đề thi có một đáp án ngắn gọn, nêu rõ yêu cầu cơ bản cần trả lời, cùng với biểu điểm cho từng ý. Biểu điểm được chi tiết đến 0,25 điểm theo thang điểm 10. Đề thi và đáp án phải gửi đến Giám đốc Học viện (Giám đốc Học viện trực thuộc) trước khi môn học kết thúc ít nhất 1 tuần.

1.3. Trưởng đơn vị QLĐT được Giám đốc Học viện (Giám đốc Học viện trực thuộc) ủy quyền trực tiếp quản lý đề thi, niêm phong và giao cho người coi thi trước giờ thi 15 phút (đối với lớp mở tại Học viện), trước khi đi địa phương (đối với lớp mở tại địa phương). Việc ra đề thi và đáp án phải được bảo quản chặt chẽ theo chế độ bảo mật.

2. Đối với thi tốt nghiệp:

Việc ra đề và chọn đề do Ban đề thi của Hội đồng thi tốt nghiệp (được Giám đốc Học viện (Giám đốc Học viện trực thuộc) thành lập) đảm nhiệm theo quy chế và chế độ bảo mật đề thi.

Điều 9: Thời gian làm bài thi


1. Đối với thi học phần:


1.1. Thi viết và thi trắc nghiệm: Thời gian thi tùy thuộc vào số đơn vị học trình (ĐVHT) trong HP. Những học phần có 02 ĐVHT thi 120 phút, 03 ĐVHT thi 150 phút, từ 04 ĐVHT trở lên thi 180 phút (không kể thời gian chép đề).

1.2. Thi vấn đáp: Học viên có 15 phút chuẩn bị (không kể thời gian bốc đề thi) và khoảng 15 phút trả lời (kể cả trả lời câu hỏi thêm).

2. Đối với thi tốt nghiệp:

Thời gian làm bài là 180 phút (không kể thời gian chép đề).

Điều 10: Tổ chức kiểm tra, thi

1. Kiểm tra thường xuyên 15 phút do giảng viên chủ động thực hiện trong quá trình giảng dạy (nhưng không quá 01 lần trong 01 ĐVHT). Kiểm tra 1 tiết do giảng viên tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được lãnh đạo ĐVGD phê duyệt.

2. Đối với thi học phần:

2.1. Thi HP do đơn vị QLĐT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

2.2. CNL lập danh sách học viên đủ điều kiện dự thi, có chữ ký xác nhận của lãnh đạo ĐVGD hoặc người được ủy quyền và của lãnh đạo đơn vị QLĐT. 

2.3. Đơn vị QLĐT công bố danh sách học viên dự thi, ngày giờ thi và tổ chức coi thi.

2.4. Đối với thi viết và thi trắc nghiệm: Mỗi phòng thi phải có ít nhất 02 người coi thi: một cán bộ của đơn vị QLĐT và một giảng viên của ĐVGD (đối với lớp tập trung) hoặc một cán bộ đào tạo của đơn vị mở lớp (đối với lớp tại chức).

 2.5. Đối với thi vấn đáp (chỉ áp dụng đối với lớp tập trung): Mỗi bàn thi phải có 02 giáo viên đúng chuyên ngành hỏi thi và chấm thi. 

 2.6. Thủ trưởng đơn vị QLĐT tổ chức việc làm phách và ghép phách bài thi.  

 2.7. Đơn vị QLĐT có trách nhiệm chuyển bài thi đã cắt phách cho các ĐVGD chấm chậm nhất sau 10 ngày kể từ ngày thi.

3. Đối với thi tốt nghiệp:

Thành lập Hội đồng thi và các ban giúp việc của Hội đồng:

3.1. Hội đồng thi: Giám đốc Học viện (Giám đốc Học viện trực thuộc) quyết định thành lập Hội đồng thi ngay sau khi kết thúc môn học cuối cùng trong chương trình đào tạo. Hội đồng thi ra quyết định thành lập các ban sau:

a) Ban đề thi:

- Trưởng ban: là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc).

- Uỷ viên: Đại diện lãnh đạo các ĐVGD có môn thi tốt nghiệp.

b)  Ban coi thi:

- Trưởng ban: 01 đồng chí lãnh đạo đơn vị QLĐT.

- Cán bộ coi thi gồm:

+ Cán bộ quản lý, và chuyên viên của đơn vị QLĐT;

+ Giảng viên của các đơn vị giảng dạy;

- Cán bộ giám sát là cán bộ của Ban (Phòng) Thanh tra Học viện (Học viện trực thuộc) và đơn vị QLĐT.

CNL không tham gia Hội đồng thi và các ban của Hội đồng thi lớp mình.

c) Ban chấm thi :

- Trưởng ban: là Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Học viện (Giám đốc Học viện trực thuộc).

- ủy viên: lãnh đạo, giảng viên của các đơn vị có môn thi.

d) Ban thư ký:

- Trưởng ban:  01 lãnh đạo đơn vị QLĐT.

- ủy viên: Cán bộ quản lý, chuyên viên đơn vị QLĐT. 

e) Chấm thi: Thực hiện như chấm thi học phần. 

3.2. Trường hợp kết quả thi lần đầu dưới 5,0 điểm, học viên được thi lại môn không đạt trong lần thi trước với lớp thi tốt nghiệp gần nhất. 

Điều 11: Nội quy phòng thi tốt nghiệp

1. Trách nhiệm của người coi thi:

1.1. Kiểm diện học viên dự thi.

1.2. Kiểm tra niêm phong đề thi có chứng kiến của đại diện học viên.

1.3. Giám sát trật tự phòng thi.

1.4. Ký giấy thi và giấy nháp trước khi đưa cho thí sinh làm bài.

1.5. Lập các loại biên bản liên quan đến buổi thi và ký vào biên bản (theo mẫu quy định).

1.6. Thu bài và kiểm tra ký nhận nộp bài của học viên vào danh sách thi, niêm phong và bảo quản bài thi, nộp bài thi kèm theo đề thi  và phong bì đựng đề thi đã sử dụng cùng với các biên bản coi thi khác ngay sau khi thi cho Ban thư ký.

2. Trách nhiệm của học viên dự thi:

2.1. Thực hiện đúng quy chế thi và nội quy phòng thi.

2.2. Trường hợp học viên vi phạm quy chế thi sẽ bị lập biên bản và xử lý bằng các hình thức:

a) Khiển trách: Đối với những học viên vi phạm 01 trong những lỗi sau:

- Nhìn bài của người khác;

- Trao đổi bài với người khác;

- Không bảo vệ bài thi của mình để người khác quay cóp;

- Tiếp tục làm bài sau khi đã có hiệu lệnh thu bài.

  Hình thức xử lý: Lập biên bản khiển trách, trừ 25% điểm bài thi.

b) Cảnh cáo: Đối với những học viên vi phạm 01 trong những lỗi sau:

- Đã bị khiển trách 01 lần, nhưng vẫn tiếp tục vi phạm 01 trong những lỗi nói trên;

- Mang tài liệu vào phòng thi;

- Trao đổi tài liệu, giấy nháp có nội dung bài làm;

- Chép bài của người khác;

- Sử dụng giấy nháp không có chữ ký của giám thị.

Hình thức xử lý: Lập biên bản cảnh cáo kèm theo tang vật, trừ 50% điểm bài thi.

c) Đình chỉ thi: Đối với những học viên vi phạm 01 trong những lỗi sau:

- Đã bị cảnh cáo 01 lần, nhưng vẫn tiếp tục vi phạm những lỗi trên;

- Sử dụng tài liệu mang vào phòng thi khi làm bài;

- Nhận bài từ ngoài mang vào phòng thi;

- Sau khi đã bóc đề, học viên bị phát hiện mang vào phòng thi các loại phương tiện kỹ thuật như: điện thoại di động, máy thu, phát, truyền tin, ghi âm...

Hình thức xử lý: Lập biên bản đình chỉ kèm theo tang vật, trừ 100% điểm bài thi.

Biên bản xử lý kỷ luật phải được giám thị công bố cho học viên biết và lấy chữ ký của học viên. Nếu học viên không chịu ký, nhưng có chữ ký của 2 cán bộ coi thi thì biên bản vẫn hợp lệ. Nếu cán bộ coi thi không thống nhất về mức phạt thì ghi rõ ý kiến của từng bên để Trưởng Ban coi thi kết luận.

Điều 12: Chấm thi, lên điểm và công bố điểm thi

1. Tổ chức chấm thi tập trung đối với tất cả các bài thi viết và thi trắc nghiệm.

2.Trách nhiệm chấm thi:

2.1. ĐVGD học phần nào chấm bài thi của học phần đó trong vòng 01 tháng kể từ khi nhận được thông báo của đơn vị QLĐT. Thủ trưởng ĐVGD chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện về tính nghiêm túc của quá trình chấm thi và sự chính xác của kết quả  bài thi theo quy định của Học viện.

2.2. Ban chấm thi của Hội đồng thi tốt nghiệp chấm bài thi tốt nghiệp.

3. Thang điểm thi:

    Điểm thi theo thang điểm 10. Cụ thể là:
+ Trả lời đầy đủ, chính xác kiến thức cơ bản đạt 5,0 điểm.

+ Trả lời tốt phần kiến thức mở rộng đạt 2,0 điểm.

+ Trình bày tốt phần vận dụng, liên hệ sáng tạo với tình hình thực tiễn đạt 2,0 điểm.

+ Trình bày bố cục mạch lạc, rõ ràng, văn phong trong sáng đạt 1,0 điểm.

4. Lên điểm và công bố điểm thi:
4.1. Đơn vị QLĐT tổ chức việc ghép phách các bài thi, lên bảng điểm.

4.2. Bảng điểm do lãnh đạo đơn vị QLĐT ký xác nhận. CNL chỉ được công bố điểm cho học viên sau khi bảng điểm đã đủ chữ ký của lãnh đạo đơn vị chấm thi và lãnh đạo đơn vị QLĐT. Thời gian công bố điểm chậm nhất 1,5 tháng sau khi thi. 

4.3. Công bố điểm thi vấn đáp cho học viên ngay sau buổi thi, bảng điểm thi phải có chữ ký của 2 giáo viên chấm thi, lãnh đạo đơn vị chấm thi.

4.4. Học viên có tên trong danh sách dự thi nhưng bỏ thi không có lý do chính đáng bị điểm không (0). 

4.5.Sau khi công bố kết quả, học viên nếu có yêu cầu sẽ được quyền xem lại bài thi của mình. Bài thi viết phải lưu giữ tại cơ quan QLĐT ít nhất 01 năm.

5. Bảng điểm:

Mỗi học viên có một bảng điểm ghi nhận kết quả thi các HP do đơn vị QLĐT quản lý. Giám đốc Học viện ủy quyền cho thủ trưởng đơn vị QLĐT ký xác nhận, đóng dấu và trao cho học viên khi kết thúc khoá học.

6. Thẩm định kết quả thi và xử lý sai phạm: 

Khi kết quả chấm thi có trên 20% tổng số bài thi đạt điểm giỏi (9 – 10), trên 60% tổng số bài thi đạt điểm khá (7-8), hoặc phát hiện có dấu hiệu tiêu cực thì Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc) có thể thành lập Hội đồng chấm thẩm định nếu thấy cần thiết. Trường hợp người chấm thi cho điểm sai so với đáp án và biểu điểm, Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc) sẽ áp dụng các hình thức sau:
- Vi phạm lần thứ nhất: phê bình nội bộ tại đơn vị.

- Vi phạm lần thứ hai: phê bình công khai, không đưa vào danh sách bình xét các danh hiệu thi đua trong năm.

- Vi phạm lần thứ ba: khiển trách, kéo dài thời hạn nâng lương 01 năm; không được tham gia chấm bài thi, luận văn, luận án và không được tham gia hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học trong thời gian 01 năm.

Điều 13: Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về điểm thi.

1. Học viên có quyền khiếu nại về điểm thi của bản thân nếu thấy điểm đã công bố chưa đúng. Đơn khiếu nại về điểm phải gửi đến đơn vị QLĐT chậm nhất 05 ngày sau khi công bố điểm.

2. Trong vòng 05 ngày sau khi nhận được đơn khiếu nại, đơn vị chấm bài phải trả lời bằng văn bản cho đơn vị QLĐT biết kết quả chấm phúc khảo để công bố cho học viên. Những giảng viên đã chấm bài thi có đơn khiếu nại không được chấm phúc khảo bài đó.

3. Kết quả chấm phúc khảo phải chênh lệch từ 01 điểm trở lên so với lần chấm đầu thì mới được sửa lại điểm.

Điều 14:  Thi bổ sung và thi lại 

1. Thi HP: Thi bổ sung là hình thức thi dành cho học viên chưa đủ điều kiện dự thi lần đầu, nay đã đủ điều kiện; hoặc học viên đủ điều kiện dự thi lần đầu, nhưng không dự thi vì lý do chính đáng. Mỗi học viên được thi bổ sung không quá 03 môn trong tổng số các môn phải thi của khóa học (những trường hợp đặc biệt do Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc) quyết định). Thi lại dành cho học viên có điểm dưới 5 ở kỳ thi lần đầu. Kết quả điểm thi lại phải ghi rõ cùng kết quả thi lần đầu trong phiếu điểm toàn khóa của học viên.

Thi bổ sung và thi lại được tổ chức như thi HP (khoản 2, điều 10). 

2. Thi tốt nghiệp: theo quy định  tại khoản 3, điều 10. 

Điều 15:  miễn học, miễn thi học phần 

1. Miễn học và miễn thi HP đối với những học viên có bằng thạc sĩ, tiến sĩ đúng chuyên ngành với HP trong chương trình đào tạo. Riêng đối với học viên có bằng thạc sĩ, hoặc tiến sĩ bảo vệ tại Học viện được miễn học và miễn thi những HP có số tiết trong chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ bằng hoặc nhiều hơn số tiết trong chương trình cao cấp lý luận chính trị. Những học viên có chứng chỉ môn Giáo dục quốc phòng do Học viện Quốc phòng, hoặc do Trường Quân sự Quân khu cấp được miễn học và miễn thi môn Giáo dục quốc phòng – an ninh.

2. Miễn học, nhưng phải thi đối với những học viên có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành trong chương trình đào tạo. Các học viên có chứng chỉ do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hoặc Học viện trực thuộc cấp chưa quá thời hạn 05 năm kể từ ngày được cấp, được miễn học nhưng phải thi học phần đó.

3. Thủ tục miễn học, miễn thi: Trước khi môn học bắt đầu 15 ngày, học viên gửi đơn đề nghị kèm bản sao văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm được công chứng. Giám đốc Học viện uỷ quyền Trưởng đơn vị QLĐT xem xét, ký duyệt. 

Mục 2

Viết luận văn tốt nghiệp

Điều 16: Điều kiện được viết luận văn

1. Học viên học đủ các học phần trong chương trình và có kết quả thi các học phần từ điểm 5 trở lên và điểm trung bình chung đạt loại giỏi ( 8,0) trở lên tại thời điểm xét duyệt.
2. Trong quá trình học tập không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc nếu bị kỷ luật thì phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xoá kỷ luật.

Điều 17: Công bố danh sách học viên viết luận văn, đề tài luận văn 

1. Công bố học viên viết luận văn

Trước khi kết thúc môn học cuối cùng 02 tháng (đối với lớp tại chức), 01 tháng (đối với lớp tập trung), đơn vị QLĐT  thông báo trước lớp danh sách  học viên được viết luận văn tốt nghiệp.
Trường hợp học viên được viết luận văn, nhưng có đơn xin thi tốt nghiệp sẽ được xem xét cụ thể.
2. Đề tài luận văn

2.1. Giới thiệu đề tài: Trước thời điểm kết thúc môn học cuối cùng của khóa   đào tạo 02 tháng đối với lớp tập trung, 03 tháng đối với lớp tại chức, lãnh đạo đơn vị QLĐT giới thiệu cho học viên hệ thống đề tài luận văn do các ĐVGD cung cấp và hướng dẫn yêu cầu, phương pháp viết luận văn.

2.2. Đăng ký đề tài và quyết định giao đề tài: Trên cơ sở tham khảo hệ thống đề tài đã được giới thiệu, mỗi học viên đăng ký 02 đề tài thuộc 02 học phần ở 02 ĐVGD khác nhau. Căn cứ kết quả học tập, lĩnh vực công tác của học viên, nhu cầu của đơn vị học viên công tác và khả năng của ĐVGD, Giám đốc Học viện ủy quyền cho lãnh đạo đơn vị QLĐT quyết định cho học viên viết một trong hai đề tài đã đăng ký.

Điều 18: Người hướng dẫn luận văn
1. Mỗi học viên viết luận văn được một giảng viên đúng chuyên ngành hướng dẫn. Người hướng dẫn là giảng viên hoặc giảng viên kiêm chức đã qua giảng dạy trực tiếp từ 05 năm trở lên, trong đó có ít nhất là 01 năm giảng dạy tại Học viện, có đủ khả năng và điều kiện, được lãnh đạo ĐVGD phân công. 

2. Người hướng dẫn luận văn có  nhiệm vụ giúp học viên xác định tên đề tài, mục đích, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và hoàn thành luận văn đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

 
Điều 19: Yêu cầu của luận văn
1. Đề tài luận văn là sự vận dụng những tri thức đã học để giải quyết một vấn đề lý luận hay thực tiễn.

2.  Luận văn phải thể hiện khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của học viên.

3. Luận văn được trình bày trong khoảng 50 đến 60 trang, chế bản vi tính khổ A4, theo đúng quy cách do đơn vị QLĐT hướng dẫn, đóng thành 03 quyển  đối với hệ tại chức và 07 quyển đối với hệ tập trung, gửi về đơn vị QLĐT đúng thời gian quy định.

Điều 20: Hội đồng chấm luận văn (các lớp tập trung)
1. Hội đồng chấm luận văn là Hội đồng được Giám đốc Học viện (Giám đốc Học viện trực thuộc) quyết định, theo đề nghị của lãnh đạo đơn vị QLĐT và lãnh đạo ĐVGD .

2. Hội đồng chấm luận văn gồm 05 thành viên:

   - Chủ tịch Hội đồng; 

   - 02 ủy viên đọc nhận xét (phản biện);

   - 01 ủy viên làm Thư ký Hội đồng;

   - 01 ủy viên là cán bộ khoa học thuộc bộ môn liên quan đến đề tài luận văn (có thể là người ngoài đơn vị giảng dạy). Người hướng dẫn không tham gia  Hội đồng.
  Bản nhận xét của ủy viên phản biện phải gửi cho Chủ tịch Hội đồng trước khi bảo vệ ít nhất 01 ngày.

Điều 21: Quy trình chấm luận văn các lớp tập trung

1. Đại diện đơn vị QLĐT hoặc đại diện ĐVGD đọc Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn;

2. Chủ tịch Hội đồng tuyên bố chương trình buổi chấm luận văn;

3. Thư ký Hội đồng đọc lý lịch khoa học của học viên bảo vệ luận văn;

4. Học viên trình bày (không đọc) tóm tắt nội dung luận văn (thời gian 15 đến 20 phút);

5. Hai thành viên phản biện đọc nhận xét luận văn;

6. Các thành viên Hội đồng và người tham dự nêu câu hỏi đối với học viên bảo vệ luận văn (nếu có);

7. Học viên trả lời các câu hỏi do Chủ tịch Hội đồng yêu cầu;

8. Người hướng dẫn khoa học trình bày nhận xét bằng văn bản về tác giả luận văn (nếu Hội đồng yêu cầu).

9. Các thành viên Hội đồng cho điểm bằng phiếu kín. Điểm chính thức của luận văn là điểm trung bình cộng của các điểm do thành viên Hội đồng đã cho (điểm lẻ đến 2 chữ số thập phân).

10. Thư ký Hội đồng công bố kết quả, sau đó Chủ tịch Hội đồng kết luận và gửi ngay toàn bộ hồ sơ về đơn vị QLĐT để báo cáo Giám đốc.

Điều 22: Chấm điểm và xếp loại luận văn
1. Điểm luận văn :

1.1. Điểm luận văn được đánh giá theo thang điểm 10, lấy đến 2 số thập phân, theo mức độ đạt các yêu cầu sau:

a) Thể hiện tính cấp thiết về mặt lý luận và thực tiễn
          

b) Phân tích, lập luận về lý luận và thực tiễn có cơ sở khoa học, chặt chẽ, bảo đảm đúng quan điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

c) Tư liệu phong phú, chính xác, cập nhật.



          

d) Các giải pháp và kiến nghị có tính khả thi.

e) Kết cấu chặt chẽ, văn phong trong sáng, mạch lạc.


g) Trình bày trong buổi bảo vệ một cách chủ động, rõ ràng, tự tin và trả lời tốt các câu hỏi của Hội đồng.



                               
Điểm chính thức của luận văn là điểm trung bình cộng của các điểm do các thành viên Ban giám khảo đã cho (điểm lẻ đến 02 chữ số thập phân).

1.2. Đối với hệ tại chức: Luận văn được chấm bởi 02 giảng viên không phải là người hướng dẫn.

2. Xếp loại luận văn:

2.1. Loại xuất sắc (từ 9,0 đến 10 điểm) với luận văn có nội dung và hình thức xuất sắc; học viên trình bày chủ động, tự tin và trả lời đầy đủ, chính xác các câu hỏi (đối với hệ tập trung); có điểm trung bình chung các học phần từ 8,0 trở lên.
2.2. Loại giỏi (từ 8,0 đến cận 9,0 điểm) với luận văn có nội dung và hình thức tốt; học viên trình bày tự tin và trả lời tương đối đầy đủ các câu hỏi (đối với hệ tập trung); có điểm trung bình chung các môn học từ 7,5  trở lên.
2.3. Loại khá (từ 7,0 đến cận 8,0 điểm) với luận văn có nội dung và hình thức khá; học viên trình bày còn thiếu chủ động và trả lời chưa đầy đủ các câu hỏi (đối với hệ tập trung); có điểm trung bình chung các môn học từ 6,5 trở lên.
2.4. Loại trung bình (từ 5,0 đến cận 7,0 điểm) với luận văn có nội dung và hình thức đạt yêu cầu, học viên trình bày còn lúng túng và trả lời không đầy đủ các câu hỏi (đối với hệ tập trung).

2.5. Loại không đạt (dưới 5,0 điểm) với luận văn có nội dung và hình thức yếu; học viên trình bày lúng túng, trả lời không chính xác các câu hỏi (đối với hệ tập trung). 

Những học viên có luận văn được đánh giá không đạt sẽ không được công nhận tốt nghiệp.

3. Trường hợp luận văn không đạt yêu cầu lần đầu, học viên được sửa chữa hoặc viết lại, ĐVGD tổ chức chấm lần hai chậm nhất sau 03 tháng.

Điều 23: Nhận xét luận văn
Bản nhận xét luận văn và điểm số của Hội đồng chấm được làm thành 03 bản, trong đó 01 bản lưu tại đơn vị chấm, 01 bản lưu tại đơn vị QLĐT, 01 bản  gửi về cơ quan, tổ chức cử học viên đi đào tạo.

Chương III

xếp loại  học viên và công nhận tốt nghiệp

Điều 24: Cách tính điểm trung bình chung của khóa học 

1. Kết quả học tập của học viên được thể hiện qua điểm trung bình chung (ĐTBC). ĐTBC của khóa học là trung bình cộng của điểm tất cả các học phần trong toàn khoá với các môn thi và luận văn tốt nghiệp (có tính đến hệ số của từng loại điểm theo quy định).

2. Hệ số điểm khi tính chung bình chung 

2.1. Hệ số điểm của mỗi học phần tỷ lệ thuận với số đơn vị học trình của học phần đó (một đơn vị học trình tính hệ số 01).

2.2. Hệ cao cấp lý luận chính trị và đại học chính trị: 2 môn thi, mỗi môn nhân hệ số 5.

2.3. Hệ đại học chính trị chuyên ngành: môn cơ bản, môn cơ sở và nghiệp vụ lãnh đạo, quản lý nhân hệ số 3; môn chuyên ngành nhân hệ số 4.

2.4. Luận văn tốt nghiệp các hệ nhân hệ số 10.

Điều 25: Xếp loại học tập

1. Loại xuất sắc : ĐTBC từ  9,0 đến 10 điểm.
2. Loại giỏi: ĐTBC từ  8,0  đến cận 9,0 điểm. 

3. Loại khá: ĐTBC từ 7,0 đến cận  8,0 điểm.

4. Loại trung bình khá: ĐTBC từ 6,0 đến cận  7,0 điểm.

5. Loại trung bình: ĐTBC từ 5,0 đến cận 6,0 điểm.

6. Loại không đạt: ĐTBC dưới 5,0 điểm.
7. Trường hợp có điểm thi lần đầu dưới 5 thì điểm thi lại được tính ĐTBC của toàn khóa học, nhưng khi xếp loại tốt nghiệp giỏi và khá phải hạ một bậc (đạt ĐTBC từ 9,0 trở lên xếp loại giỏi; 8,0 trở lên xếp loại khá).

8. Lớp trưởng được cộng thêm 0,3 điểm, lớp phó được cộng thêm 0,2 điểm, tổ trưởng được cộng 0,1 điểm vào ĐTBC toàn khóa học để xếp loại học tập, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, được lãnh đạo đơn vị QLĐT (đối với lớp tập trung) hoặc Ban chỉ đạo lớp (đối với lớp tại chức) đề nghị.

Điều 26: Điều kiện học viên được công nhận tốt nghiệp 

1. Học đủ số học phần quy định trong chương trình, điểm các học phần đạt từ 5,0 điểm trở lên.

2. Điểm thi tốt nghiệp hoặc điểm luận văn tốt nghiệp đạt từ 5,0 điểm trở lên.

3. Trong quá trình học tập học viên thực hiện đầy đủ Quy chế học viên và công tác học viên.

4. Trong quá trình học tập không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc nếu bị kỷ luật thì phải có quyết định xóa kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền (khoản 2, điều 16).

Điều 27: Quyết định công nhận tốt nghiệp

Kết thúc khóa học, theo đề nghị của Trưởng đơn vị QLĐT, Giám đốc Học viện (Học viện trực thuộc) ra quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp Bằng tốt nghiệp (xếp loại tốt nghiệp căn cứ vào kết quả xếp loại học tập quy định tại điều 25 của Quy chế này).

Điều 28: Cấp bằng tốt nghiệp

1. Việc cấp phát và quản lý bằng tốt nghiệp đại học chính trị được thực hiện theo quy chế về văn bằng tốt nghiệp bậc đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Vụ QLĐT được Giám đốc Học viện uỷ quyền quản lý và cấp phát phôi bằng Cao cấp lý luận chính trị.

3. Bằng tốt nghiệp chỉ cấp một lần, nếu mất hoặc hư hỏng bằng, học viên phải làm đơn có xác nhận của cơ quan kèm giấy giới thiệu của thủ trưởng cơ quan mới được cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp.

Điều 29: Cấp chứng chỉ học phần 

Những học viên không đủ điều kiện tốt nghiệp được cấp chứng chỉ các học phần đạt từ 5,0 điểm trở lên. Chứng chỉ này có giá trị trong 5 năm để học viên được miễn học và miễn thi nếu tiếp tục học ở lớp khác của Học viện.

Điều 30: Trong quá trình thực hiện, nếu có điểm nào cần sửa đổi, bổ sung, các đơn vị gửi ý kiến về Học viện (qua Vụ QLĐT) trình Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh xem xét quyết định.

giám đốc

(đã ký)
    Lê Hữu Nghĩa
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